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 Báo cáo trong “Hội thảo bệnh nhiệt đới của công trình kiến trúc, công nghệ và   giải pháp” của Viện Kiến trúc nhiệt đới. ĐH Kiến trúc Hà Nội,  12-2006
Tóm tắt 
Kiến trúc Thế giới và Việt Nam thế kỷ 21 phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

(a)  Bảo đảm sự phát triển bền vững của Quốc gia: Phải không gây hại đối với môi trường sinh thái khu vực, không góp phần vào sự biến đổi khí hậu và môi trường, sử dụng ít nhất các tài nguyên thiên nhiên. 

(b)   Phải tạo được môi trường sống (trong và ngoài nhà) tiện nghi và thuận lợi nhất cho người dân đô thị.

               Đó chính là “Kiến trúc bền vững”

Muốn đạt được các yêu cầu này, kiến trúc phải:

(1) Hoà nhập với tự nhiên, khai thác và sử dụng tối đa những tài nguyên tái tạo được của thiên nhiên, giảm bớt gánh nặng mất cân bằng môi trường sinh thái. “Kiến trúc khí hậu”, “Kiến trúc môi trường”, “Kiến trúc sinh thái” giải quyết các nội dung quan trọng này;

(2) Giảm bớt sử dụng năng lượng không/chưa thể tái tạo, làm cho công trình lâu bền, thích ứng với sự phát triển công nghệ. Đó là nội dung của “Kiến trúc có hiệu quả năng lượng”, “Kiến trúc mềm dẻo”. 

Khí hậu nhiệt đới, ẩm  Việt Nam đòi hỏi người thiết kế phải có cách tiếp cận khác với kiến trúc để đạt được cao nhất các mục tiêu kể trên.

Bài báo nêu ra “Mười căn bệnh nhiệt đới” thường gặp trong nhà cao tầng của Việt Nam hiện nay, và đề nghị “các giải pháp chữa trị” chúng.

Kiến trúc Thế giới và Việt Nam thế kỷ 21 phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

(a)  Bảo đảm sự phát triển bền vững của Quốc gia: Phải không gây hại đối với môi trường sinh thái khu vực, giảm bớt can dự vào sự biến đổi khí hậu và môi trường, sử dụng ít nhất các tài nguyên thiên nhiên. 

(b)  Phải tạo được môi trường sống (trong và ngoài nhà) tiện nghi và thuận lợi nhất cho người dân đô thị.

               Đó chính là “Kiến trúc bền vững”

Muốn đạt được các yêu cầu này, kiến trúc phải:

(1)  Hoà nhập với tự nhiên, khai thác và sử dụng tối đa những tài nguyên tái tạo được của thiên nhiên, giảm bớt gánh nặng mất cân bằng môi trường sinh thái. “Kiến trúc khí hậu”, “Kiến trúc môi trường”, “Kiến trúc sinh thái” góp phần giải quyết các nội dung quan trọng này;

(2)  Giảm bớt sử dụng năng lượng không/chưa thể tái tạo, làm cho công trình lâu bền, thích ứng với sự phát triển công nghệ. Đó là nội dung của “Kiến trúc có hiệu quả năng lượng”, “Kiến trúc mềm dẻo”. 

Báo cáo đề cập chủ yếu những “bệnh nhiệt đới” liên quan đến nhà cao tầng vì : 

1- Nhà cao tầng, bao gồm cả nhà ở, nhà văn phòng, nhà cho thuê đã và chắc chắn sẽ là loại hình kiến trúc phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong thế kỷ 21 cùng với quá trình “Đô thị hoá” đang vận hành tăng tốc trong tiến trình hội nhập  kinh tế với thế giới.

2-  Nhà cao tầng vươn cao giữa trời, ít được hoà nhập vào thiên nhiên xung quanh, lại do đặc điểm về kích thước lớn, công nghệ cao, kỹ thuật phức tạp trong điều kiện kinh tế nước nhà còn hạn hẹp, nên sự thoả hiệp giữa nhiều vấn đề làm cho người thiết kế khó tạo được một môi trường tiện nghi trong nhà và thân thiện với môi trường sinh thái đô thị.

3-   Nhà cao tầng có ảnh hưởng lớn và lâu dài đối với thẩm mỹ kiến trúc đô thị do chúng có tuổi thọ lớn và là những điểm nhấn quan trọng của cảnh quan đô thị.

1.   Bệnh phơi nắng
· Nhận biết

(a) Các mặt nhà chỉ có tường và kính, không có kết cấu che nắng, ít lồi lõm, nên nhìn thấy phẳng, nhẵn, sáng đều dưới tia chiếu mặt trời, không hoặc ít có mảng sáng – tối (h.2,3)

(b) Mặt bằng nhà hình vuông, tròn hoặc gần vuông, gần tròn (h.1).
(c) Mặt bằng nhà hình chữ nhật, enlip nhưng trục dọc hướng B-N
· Phân tích  

        (1)  BXMT nhiệt đới có trị số cao quanh năm. Các số liệu quan sát 20 năm (từ 1981 đến 2000) [1] cho thấy, ví dụ, ở Hà Nội BXMT trực tiêp trên mặt ngang từ 8h đến 16h hàng năm từ tháng tư đến tháng 11 đạt trị số từ trên 300 W/m2, còn từ 10h đến 14h đạt từ 600 W/m2 tới gần 900 W/m2. Còn ở TP Hồ Chí Minh quanh năm từ 9 đến 15 h đều đạt từ 700 đến 1100 W/m2.
(2)  Theo “luật Cosin của BXMT” [2] thì khi mặt tường càng gần vuông góc với tia chiếu, càng có “vị trí thuận lợi” để nhận BX. Vì vậy xét về nhận BXMT thì kết cấu có “tính phương hướng” rõ rệt. Các hướng §, T, TB, TN, ĐB, ĐN sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của BXMT, nhưng các hướng T, TB sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn do “vị trí thuận lợi” của mặt trời trong các tháng nóng và nhiệt độ không khí thường đạt cực đại về buổi chiều (từ 13h đến 15h).

(3)  Khi tạo nhà có mặt bằng hình vuông, tròn là người thiết kế đã bỏ qua “tính phương hướng” nhận BXMT của kết cấu.
       (4)    Nhà thấp tầng thường được cây xanh hoặc các nhà đối diện che chắn bớt một phần BXMT, nên mái nhà là bộ phận vỏ nhà hứng nhiều BXMT nhất, và ảnh hưởng đến chế độ nhiệt của tầng trên cùng. Nhà cao tầng có diện tích mặt tường lớn đáng kể, lại không được che chắn, nên khi bị “phơi nắng” sẽ ảnh hưởng đến chế độ nhiệt của toàn toà nhà, chứ không chỉ một tầng nhà. 

Ví dụ một toà nhà gồm 3 khối hình hộp nối nhau, thì diện tích tường ngoài sẽ lớn hơn diện tích mái ~13 lần nếu nhà là 5 tầng, ~27 lần nếu nhà là 10 tầng,  40 lần nếu nhà là 15 tầng, và 53 lần nếu nhà là 15 tầng,

· Hậu quả

(1) Tuỳ theo khả năng hấp thụ BXMT, nhiệt độ mặt tường ngoài có thể lên cao tới 45 – 80oC, rồi truyền vào nhà, tích luỹ nhiệt trong phòng, nâng cao nhiệt độ không khí, còn nhiệt độ mặt tường trong có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ 5 đến 10oC (nếu là tường gạch hay BTCT thông thường). Kết quả là người trong nhà sẽ bị quá tải nhiệt.

(2) Nếu đóng kín phòng để ĐHNĐ, thì phụ tải năng lượng ĐHNĐ do nắng chiếu đạt tới 20 – 40 W/m2 kết cấu. Nhân giá trị này với diện tích tường bị chiếu nắng ta sẽ được con số đáng suy nghĩ. KTS Malaysia Ken Yeang đã thử nghiệm với 3 phương án tổ chức mặt bằng nhà cao tầng, nhận thấy khi bố trí lõi nhà và khu phụ hướng Đ-T để che nắng thì phụ tải ĐHNĐ giảm đươc 60%.

· Kê đơn
(1)  Mặt bằng nhà nên có dạng chữ nhật, trục lớn có hướng Đ-T. Những mặt tường có diện tích lớn phải đặt ở các hướng có BXMT trực tiếp nhỏ (B, N), và càng lệch nhiều với các hướng BXMT cực đại càng có lợi.

(2) Mặt đứng công trình không phẳng, nhẵn. Nên có nhiều hành lang, ban công, logia, những không gian hở hoặc nửa hở, trong đó bố trí cây xanh, cùng với kết cấu che nắng tạo ra nhiều mảng tối trên mặt nhà (h.4). Mặt bằng dật bậc hợp lý cũng là một giải pháp nên áp dụng (h.7).

       (3)  Các tường chịu nhiều BXMT trực tiếp nên có cấu tạo hai lớp, có lớp không khí thông gió ở giữa. Lớp ngoài có thể bằng vật liệu nhẹ, phản ứng nhanh với nhiệt. Vât liệu bề mặt ngoài nên có màu sáng, có hệ số hấp thụ BXMT nhỏ. Cũng có thể cấu tạo lớp ngoài tường đặc bằng kính nhằm tăng cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng và hiện đại cho công trình.  
(4) Các dàn cây leo mặt tường có hiệu quả cả về chế độ nhiệt trong nhà và môi trường đô thị.                        

2.   Bệnh bí gió

· Nhận biết
(a)   Phòng chỉ có cửa sổ một phía, phía kia là lối vào (h.5). Khi đó ngay cả các phòng nằm ở hướng gió mát cũng không có thông gió xuyên phòng.

(b) Không có hành lang/ống dẫn gió từ phía gió mát sang phía khuất gió.  

(c)   Cửa sổ đóng kín, luôn luôn phải dùng ĐHNĐ, nhất là các phòng phía khuất gió . 

· Phân tích
(a)   Các NCKH về cảm giác nhiệt của người Việt Nam cho thấy: khi nhiệt độ ở giới hạn dưới của vùng tiện nghi (20 – 24 oC) con người cần có gió vận tốc 0,1 – 0,2 m/s. Trong vùng tiện nghi nhất (24 – 26 oC), cần có gió vận tốc 0,4 – 0,6 m/s. Còn khi nhiệt độ 27 – >30 oC và độ ẩm cao cần có vận tốc gió 1,0 – 2,0 m/s [2]. Đó là lý do vì sao trong vùng nhiệt đới ẩm cần thông gió xuyên phòng. Khi không có gió tự nhiên thì dùng quạt, nhưng gió tự nhiên có chất lượng vệ sinh môi trường cao hơn.  

(b)  Các số liệu phân tích khí hậu sinh học Việt Nam [1] cho thấy thời gian nhà có thể thông gió xuyên phòng tự nhiên từ 90% ở miền khí hậu phía Bắc, tới xấp xỉ 100% số giờ trong một năm ở miền khí hậu phía Nam. Thiết kế kiến trúc đạt được điều này không những giảm được đáng kể năng lượng điện, bảo vệ môi trường, giảm các bệnh trong nhà đóng kín, mà còn thể hiện sự quan tâm tới môi trường sống của số đông dân cư có thu nhập thấp không thể sắm máy ĐHNĐ. 

Vì vậy  thông gió xuyên phòng là chiến lược thiết kế kiến trúc thích ứng khí hậu được ưu tiên số một của vùng nhiệt đới ẩm . 
· Kê đơn
    (1)  Hướng nhà phải ưu tiên đón gió mát. Mỗi phòng phải nhất thiết có cửa đón gió và cửa thoát gió, nghĩa là các phòng phải có hai mặt cửa tiếp xúc với thiên nhiên. Mặt thứ hai có thể là một không gian hở/ nửa hở (h.6).  

    (2)  Vì nhà cao tầng thường có chiều dày lớn, nên giải pháp tối ưu cho nhà cao tầng là nhà có sân trong, giếng trời.
Các KTS  Công ty Nikken Sekkei (Nhật bản) gọi sân trong giao tiếp, mở vào bầu trời (skycourt) có cây xanh, hoa cỏ, bể nước, với thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên của nhà cao tầng là “Lõi sinh thái” (ecologic core) [3,5].  
Lõi sinh thái hoạt động như một đường ống thông gió tự nhiên, đặc biệt dẫn không khí tự nhiên vào các phòng nằm ở phía khuất gió của công trình. Trong những ngày đông lạnh hoặc khi có bão tố, thì lõi sinh thái là không gian an toàn và quý giá để không khí trong nhà được trao đổi với bên ngoài (h.7,8). 

 Tuy nhiên lõi sinh thái chỉ đạt hiệu quả cao khi người thiết kế có tổ chức các không gian liên thông lõi với không khí bên ngoài. Giải pháp thường áp dụng là bỏ trống tầng trệt (toàn bộ hoặc một phần), cho thiên nhiên tràn vào hoà trộn với không gian bên trong toà nhà, hoặc bỏ trống một số không gian ở các tầng trên về phía hướng gió mát thịnh hành.  

      (3)   Trường hợp không thể thiết kế sân trong, giếng trời thì cần tạo các hành lang dẫn gió từ hướng đón sang hướng thoát gió. Nên kết hợp các không gian này làm không gian cây xanh, giao tiếp láng giềng truyền thống Việt. 

      Để chống lại hai bệnh này, chúng tôi nêu kết luận có tính nguyên tắc  rằng: Kiến trúc nhà cao tầng vùng nhiệt đới phải được đặc trưng bởi mặt chính đan xen các mảng sáng tối, lồi lõm, nửa kín/nửa hở để che nắng, giảm nhận BXMT, thông thoáng và che mưa tạt khi có kèm theo gió mạnh.             

3. Bệnh thiếu ánh sáng
· Nhận biết
(a)   Nhà có chiều rộng lớn nên dù cửa nhiều kính mà phòng vẫn tối.

(b)   Các sảnh, nút giao thông, khu thang máy luôn luôn phải dùng ánh sáng điện (h.5,6)  
· Phân tích
(1) ánh sáng tự nhiên là ánh sáng có chất lượng cao nhất, có hiệu quả chiếu sáng cao nhất, thân thiện với môi trường và giảm bớt được phần năng lượng điện dùng cho chiếu sáng, chiếm khoảng 11 – 13% trong nhà cao tầng.

       (2)  Đối với khí hậu nóng ẩm nơi thiếu ánh sáng tự nhiên cũng đồng nghĩa với ẩm mốc và chất chứa vi trùng vi khuẩn gây bệnh.
· Kê đơn

(1) Giếng trời là giải pháp hiệu quả cả thông gió và chiếu sáng (h.7).

(2) Nhà cao tầng công cộng (văn phòng) cần có những cấu tạo lấy ánh sáng đặc biệt.

4.   Bệnh cắt giảm không gian phụ
· Nhận biết
(a) Logia, ban công giảm diện tích đến tối thiểu (h.5,6).

(b)   Không có không gian hở/nửa hở cho cây xanh, gặp gỡ, giao tiếp, vui chơi cho trẻ em (nhà ở).

(c) Hành lang, lối đi hẹp, thậm chí rất hẹp. 
· Phân tích
(1) Trong khí hậu nhiệt đới ẩm con người ưa sinh hoạt ngoài trời hoặc trong các không gian hở/nửa hở, bởi vậy kiến trúc nhiệt đới truyền thống thường có mái đua lớn, hiên rộng, nhiều ban công, nhiều không gian thoáng mát.

(2)   Đối với nhà ở, văn hoá Việt coi trọng giao tiếp xóm giềng, đặc biệt cho người già và trẻ nhỏ. Đối với nhà văn phòng hiện đại cần luận bàn tập thể, thư dãn để có minh mẫn, sáng tạo. Không gian phụ chính là đáp ứng các yêu cầu này.  
· Kê đơn
          Nhận thức không gian phụ có vai trò quan trọng nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống, chất lượng môi trường không khí và khí hậu. Người thiết kế phải tôn trọng và thuyết phục nhà đầu tư điều này.

5.  Bệnh ồn ào

· Nhận biết
(a) Nhà nằm sát mặt phố chính.

(b) Cửa sổ mở vào khu sinh hoạt chung

(c) Cửa đi buộc phải mở để thông thoáng (h.5) 
· Phân tích
(1) Tiếng ồn trong nhà cao tầng lan truyền trong không khí, qua các cửa mở vào nhà và vào phòng. Kiến trúc thoáng hở nói chung khó tránh điều này.

(2) Đường phố là nguồn ồn lớn và thường xuyên nhất trong các đô thị, nhất là trong điều kiện nước ta chưa kiểm soát được tiếng ồn xe cơ giới.
· Kê đơn
        (1)   Nhà cao tầng không nên bám sát mặt đường giao thông lớn, vừa ồn ào, vừa ngăn cản tầm nhìn. Gần mặt đường nên đặt những nhà thấp tầng (của hàng, dịch vụ …).

       (2)    Không tổ chức thông gió qua cửa ra vào chính. Cửa sổ mở hợp lý.

6. Bệnh thiếu hiệu quả năng lượng

· Nhận biết
(a)    Bị nắng chiếu nên đóng cửa, chiều sâu lớn bên trong tối, sảnh, nút giao thông tối ( dùng đèn điện. 

(b) Thiết bị tiêu thụ nhiều điện: bóng đèn nung sáng, chấn lưu điện từ thường.

(c) Thiết kế ánh sáng thiếu tính “động”, chỉ có một chế độ chiếu sáng. 

(d) Không sử dụng năng lượng tự nhiên: BXMT, gió 

· Phân tích
(1) Hiệu suất sáng của ánh sáng bầu trời là 150-200 lm/W, trong khi bóng đèn huỳnh quang tốt nhất chỉ đạt 90 – 95lm/W.

(2) Bóng đèn nung sáng tiêu thụ điện gấp 5 lần đèn compact, còn dùng chấn lưu điện tử không những giảm số lượng thiết bị, tiết kiệm điện năng, mà còn tăng chất lượng ánh sáng do tần số tăng tới 20.000 Hz và có tuổi thọ cao.

(3) Hiệu quả đầu tư cho hệ thống chiếu sáng tiên tiến là có lợi cho người sử dụng và phải tính trong chu kỳ 10 – 20 năm.

(4) Chi phí đầu tư cho công nghệ sử dụng năng lượng tái sinh (BXMT, gió) sẽ được hoàn vốn sau khoảng 5 năm và “lãi” về chất lượng môi trường và cuộc sống tăng theo tuổi thọ công trình.
· Kê đơn
(1) Phải có thiết kế hiệu quả năng lượng cho công trình.

(2) Hệ thống “chiếu sáng động”, với nhiều “cung bậc” chiếu sáng phù hợp với người sử dụng và công việc, điều chỉnh theo ánh sáng tự nhiên. Nhiều không gian không nên sử dụng một hệ thống chiếu sáng chung, mà nên có hệ thống chiếu sáng nền và hệ thống chiếu sáng làm việc.

(3) Nghiên cứu sử dụng công nghệ “Pin mặt trời” đặt trên các tường nhà cao tầng, nhất là các tường hướng về phía có BXMT lớn. Đây sẽ là công nghệ của TK 21. Trước mắt cần sử dụng ngay hệ thống nước nóng mặt trời – đơn giản, kinh phí thấp mà cho hiệu quả cao.

        (4)   Cần có “hệ thống kiếm soát năng lượng” toà nhà.    
7. Bệnh “theo đuôi”, ngộ nhận về tính năng vật liệu
· Nhận biết
(a) Dùng nhiều kính phản quang.

(b) Cửa kính hai lớp.

(c) Rèm che cửa bên trong

(d) Tường kính, tường hoa   
· Phân tích
(1) Kính phản quang chỉ có hiệu quả khi cửa đóng, đồng thời góp phần gây ô nhiễm nhiệt và ánh sáng đô thị.

(2) Cửa kính hai lớp cách âm và cách nhiệt tốt, nhưng chỉ thích hợp cho nhà đóng kín.

(3) Rèm cửa che trong khi cửa đóng duy trì bẫy nhiệt của “hiệu ứng nhà kính”.

(4) Tường kính gây “hiệu ứng nhà kính”, còn tường hoa không thích hợp chống gió lạnh miền khí hậu phía Bắc.    
· Kê đơn
             Cần nghiên cứu tính năng và hiệu quả vật liệu khi sử dụng.

8. Bệnh không quan tâm đến cảnh quan chiều đứng
        và “phong cách sống Việt”

· Nhận biết
         (a)   Nhà chỉ ưu tiên các diện tích sử dụng. Không có diện tích cây xanh, hành lang thông thoáng và đón gió (1,2,3,5,6).

 (b)   Nhà ở không có không gian cho trẻ em chơi, người lớn gặp gỡ, giao tiếp, chăm sóc cây cảnh. Nhà văn phòng không có không gian thư dãn, nghỉ ngơi giữa giờ, hút thuốc, bàn luận.    
· Phân tích
(1) Cảnh quan chiều đứng làm tăng chất lượng môi trường sống và đóng góp quan trọng vào cảnh quan đô thị.

(2) Như phân tích ở “bệnh 4” 
· Kê đơn

Cần có tiêu chuẩn quy định tỷ lệ các loại không gian trong nhà cao tầng, đặc biệt là nhà ở.
9.  Bệnh không quan tâm đến Xiluet đô thị. 

· Nhận biết
(a) Thiếu các điểm nhìn đô thị từ xa. 

(b) Các đô thị lớn chưa có những xiluet đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách (h.9).     
· Phân tích
(1) “Xiluet có tầm quan trọng lớn trong thẩm mỹ đô thị”. Nó “đặc trưng cho mỗi đô thị, ghi dấu trong tâm trí du khách”.  (KTS Tôn Đại).

(2)  Nhà cao tầng góp phần quan trọng để hình thành Xiluet đô thị.
· Kê đơn
             Thiết kế công trình tuân theo “quy hoạch không gian” đô thị và được xem xét khi phê duyệt dự án. 

10.   Bệnh “hà tiện” kinh phí đầu tư
· Nhận biết
Có triệu chứng và là nguyên nhân của các bệnh 2,3,4,6,8.   
· Phân tích
(1)   áp lực vốn đầu tư do phải trả lãi ngân hàng.

(2)   Coi trọng lợi nhuận  nhà đầu tư, coi nhẹ quyền lợi và môi trường sống người sử dụng và môi trường đô thị.

· Kê đơn
         Quy định trách nhiệm của người quản lý xây dựng các đô thị.    

       Những “bệnh nhiệt đới” của nhà cao tầng trên đây là tập hợp quan sát của các tác giả qua nhiều công trình kiến trúc trên khắp các đô thị Việt Nam, xin được trình bày  trong cuộc “Hội chẩn các bệnh nhiệt đới của Kiến trúc Việt Nam”.
                                                                                                     Các tác giả
Tài liệu tham khảo

1- Phạm Đức Nguyên (chủ nhiệm). “ Xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ thiết kế kiến trúc nhiệt đới”. Đề tài NCKH Bộ Xây dựng RD 25-02 (năm 2002- 2003) và RD 42-04 (năm 2004- 2005).  

2- Phạm Đức Nguyên.  Kiến trúc sinh khí hậu. Nxb Xây dựng, 12/2002. 

3- Phạm Đức Nguyên. Kiến trúc nhà cao tầng sinh thái . Tc Kiến trúc 1(99)2003. 

4- Phạm Đức Nguyên.  Chiếu sáng trong kiến trúc. Thiết kế tạo môi trường ánh sáng tiện nghi và sử dụng năng lượng có hiệu quả. Nxb KHKT, 11/2006.

5- Anna Ray - Jones ( Edited ). Sustainnable Architecture in Japan . The Green Buildings of Nikken Sekkei. 2000. Wiley- Academy.
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Hình 8:  Ví dụ sân trong trong nhà chung cư





Hình 9:  Silhouette khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính 





Hình 7:  Khu nhà ở Singapore





Hình 4:  Chung cư CT1-1 Mễ Trì





Hình 6:  Thuận Kiều Plaza





Hình 5:  Chung cư Trung Yên





Hình 1 Khu đô thị Đông Hội - Đông Anh











Hình 3 Chung cư The Mannor





Hình 2 Khu trung cư Trung Yên
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